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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
(Được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt nam)
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Niên độ Qúy I năm 2010


I
1. Thành lập:  Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH (dưới đây gọi là “Công ty”) được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty GẠCH MEN THANH THANH theo Quyết định số 1760/QĐ-BXD ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Xây Dựng. Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH trực thuộc Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ. Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 4703000091, cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ tư ngày 08 tháng 06 năm 2006.

2. Hình thức sở hữu vốn: vốn cổ phần.

Vốn điều lệ : 59.923.480.000 đồng. 

Số cổ phần của các cổ đông sáng lập (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tư) như sau:


1. Ông TRỊNH BỬU TUÂN

Đại diện vốn Nhà nước
           140.000 cổ phần


2. Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG

Đại diện vốn Nhà nước

34.000 cổ phần


3. Bà CHÂU THỊ DIỆU PHƯƠNG
Đại diện vốn Nhà nước

30.000 cổ phần


4. Ông HOÀNG QUỐC TRUNG
Đại diện vốn NLĐ trong DN
138.931 cổ phần


5. Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI

Đại diện vốn NLĐ ngoài DN      55.600 cổ phần


8. Ông HOÀNG QUỐC TRUNG




       820 cổ phần


9. Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI 





       249 cổ phần 


10. Ông VŨ NGỌC TOÀN





       200 cổ phần


11. Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG




       100 cổ phần


12. Bà DƯƠNG THỊ TUYẾT





       100 cổ phần  

Trụ sở chính của Công ty đặt tại : Đường số 1, KCN Biên Hoà 1, TP. Biên Hoa,ø Tỉnh Đồng Nai.
3. Lĩnh vực kinh doanh :  Theo giấy phép đầu tư hiện hành, lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm :

· Sản xuất và mua bán các loại vật liệu xây dựng;

· Mua bán vật tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng;

· Đầu tư và kinh doanh địa ốc, cơ sở hạ tầng;

· Xây lắp công nghiệp;

· Khai thác và chế biến khoáng sản;

· Kinh doanh vận tải và dịch vụ du lịch;

· Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu vào 01/01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Các báo cáo tài chính được thể hiện bằng Đồng Việt nam (“VND”)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán là chế độ kế toán Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán  và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính của Công ty đã được soạn thảo trên cơ sở dồn tích, quy ước theo giá gốc, phù hợp với các yêu cầu luật định, các chuẩn mực kế toán hiện có của Việt nam; Vì vậy, các nguyên tắc và thực hành kế toán đang được áp dụng tại Việt Nam có thể khác với thông lệ tại các nước và các thể chế khác.

Các báo cáo tài chính này đã được soạn thảo và trình bày phù hợp theo hệ thống kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định 15/2006 – QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung để ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền.

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : theo giá gốc.

Giá vốn của hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho là phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định hữu hình được xác định theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, xác định trên cơ sở thời gian hữu dụng ước tính của tài sản, áp dụng theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003.Số năm khấu hao cho từng nhóm tài sản như sau :


Nhà cửa, vật kiến trúc
10-30 năm


Máy móc thiết bị
08 năm


Phương tiện vận tải
07-08 năm


Thiết bị văn phòng
08 năm

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết : Theo giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn : tại thời điểm lập báo cáo tài chính các khoản đầu tư chứng khoán có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : tại thời điểm lập báo cáo tài chính các khoản đầu tư khác có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được coi là đầu tư ngắn hạn, còn nếu có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được coi là đầu tư dài hạn.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn : Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư lớn hơn giá trị thị trường của chúng.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay 

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Theo chí phí vay thực tế.

Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay : Chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán sẽ tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch đó.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm : Theo thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu : 

Ghi nhận cổ tức :  Theo nghị quyết  Đại hội cổ đông thường niên.

Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế : Theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

11.1 Doanh thu bán hàng :  Ghi nhận tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá và xuất hoá đơn bán hàng.

11.2 Doanh thu cung cấp dịch vụ : Ghi nhận tại thời điểm công việc dịch vụ đã hoàn thành và xuất hoá đơn bán hàng.

11.3 Doanh thu hoạt động tài chính : Các khoản thu về lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận tại thời điểm có khả năng thu được lợi ích kinh tế và được xác định chắc chắn.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Các khoản chi phí lãi tiền vay, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái và các khoản chi phí tài chính khác được ghi nhận tại thời điểm có bằng chứng phát sinh chi phí không kể đã chi hay chưa chi tiền.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN của năm hiện hành. Công ty được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 15%/ năm,  được miễn thuế TNDN trong 5 năm, từ năm 2004 đến hết năm 2008 và được giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được tính đầy đủ, sử dụng phương thức công nợ, cho sự khác biệt tạm thời giữa giá trị tính thuế của tài sản và nợ phải trả với giá trị sổ sách ghi trên báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính được áp dụng trong niên độ mà tài sản được bán đi hoặc khoản nợ phải trả được thanh toán; thuế suất được dự tính trên cơ sở thuế suất đã ban hành hoặc xem như có hiệu lực tại ngày lập bảng cân đối kế toán. 
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái  

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được kết chuyển vào báo cáo lãi lỗ.

Tài sản lưu động và công nợ ngắn hạn bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch chưa thực hiện do quy đổi được trình bày trên cân đối kế toán.

Công nợ dài hạn bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch lãi / lỗ do quy đổi được kết chuyển vào thu nhập hoặc chi phí tài chính thuộc báo cáo kết quả kinh doanh.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong bảng cân đối kế toán 


31/12/2009
31/03/2010
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
11.116.451.295
2.798.974.659
            -     Tiền mặt:
826.137.422
1.120.115.478
· Tiền gửi ngân hàng: 
4.090.312.873
1.678.859.181
· Các khoản tương đương tiền                                   6.200.000.000

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
741.000.000
741.000.000
        Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
357.650.000                
357.650.000
        Đầu tư ngắn hạn thuần
383.350.000
383.350.000



3. Các khoản phải thu khác
13.883.601.138
15.333.912.635
· Các khoản phải thu khác:
646.412.283
721.514.833
4. Hàng tồn kho
80.043.575.960
78.310.624.942
· Nguyên liệu vật liệu:
23.937.528.586
22.242.320.945
· Công cụ dụng cụ:
1.880.249.025
1.881.455.102
· Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang                        756.041.195
2.080.000.000
· Thành phẩm:
53.535.555.636
52.172.647.377
· Hàng hoá
 154.201.518             
154.201.518
Cộng giá gốc hàng tồn kho
80.263.575.960
78.530.624.942
· Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
(220.000.000)
(220.000.000)


31/12/2009
31/03/2010
5. Thuế và các khoản khác phải thu 
6. Thuế  GTGT được khấu trừ
1.223.549.519
1.511.716.367
7. Thuế thu nhập doanh nghiệp
38.814.140
38.814.140
· Thuế khác
-
-
8. Phải thu dài hạn nội bộ
-
-

9. Phải thu dài hạn khác
-
-

10. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình


Nhà xưởng,
Máy móc
Phương tiện
Thiết bị
Tổng cộng


vật kiến trúc
thiết bị
vận tải
quản lý 


I. Nguyên giá 

Số đầu năm 
23.687.500.786
203.049.221.638
6.291.795.497
286.237.652
233.314.755.573
Mua trong kỳ                     
-
          -
-
-
-
ĐT XDCB hoàn thành
-
-
-
-
-
Tăng khác
-
-
-
-
-

Chuyển sang BĐS đầu tư
-
-
-
-
-

Thanh lý, nhượng bán
-
-
-
-
-
Giảm khác 
-
-
-
-
-

Số cuối kỳ
23.687.500.786
203.049.221.638
6.291.795.497
286.237.652
233.314.755.573
II. Giá trị hao mòn 

Số đầu năm 
15.938.103.980
153.066.354.191
3.935.827.684
286.237.652
173.226.523.507
Khấu hao trong kỳ
201.319.962
2.214.653.656
66.734.007
-
2.482.707.625

Tăng khác
-
-
-
-
-

Chuyển sang BĐS đầu tư
-
-
-
-
-

Thanh lý, nhượng bán
-
-
-
-
-

Giảm khác 
-
-
-
-
-
Số cuối kỳ 
16.139.423.942
155.281.007.847
4.002.561.691
286.237.652
175.709.231.132
III Giá trị còn lại

Số đầu năm 
7.749.396.806
49.982.867.447
2.355.967.813
0
60.088.232.066
Số cuối kỳ
7.548.076.844
47.768.213.791
2.289.233.806
0
57.605.524.441
11. Tài sản cố định thuê tài chính

12. Tài sản cố định vô hình



Nhãn hiệu

Tổng cộng



hàng hoá




I. Nguyên giá 

Số dư đầu năm 

4.207.646.000

4.207.646.000

Mua trong năm

-

-

Tăng do hợp nhất kinh doanh

-

-

Tăng khác

-

-

Thanh lý, nhượng bán 

-

-

Số dư cuối năm 

4.207.646.000

4.207.646.000

II. Giá trị hao mòn 

Số dư đầu năm 

1.472.676.106

1.472.676.106
Khấu hao trong năm

35.063.718

35.063.718
Thanh lý, nhượng bán

-

-

Giảm khác 

-

-

Số dư cuối năm 

1.507.739.824

1.507.739.824
III. Giá trị còn lại 

Tại ngày đầu năm 

2.734.969.894

2.734.969.894
Tại ngày cuối năm

2.699.906.176

2.699.906.176
13. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
31/12/2009
31/03/2010
	Dự án chuyển đổi khí CNG
	-
	8.636.364 

	Tổng Cộng
	-
	8.636.364 


14. Bất động sản đầu tư
-
-

15. Đầu tư dài hạn khác 
6.450.000.000
5.827.197.000


31/12/2009 
31/3/2010
Các khoản vay và nợ ngắn hạn
56.347.086.415
49.106.895.540
16.  Vay ngắn hạn ngân hàng 
54.349.684.897
47.609.494.022
Đây là những khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai, vay theo hạn mức tín dụng, với thời hạn vay cho từng khế ước nhận nợ là từ 6 đến 8 tháng, lãi suất vay  từ 10.5%/ năm đến 12%/năm . Chi tiết gồm ;
+ Vay bằng đồng Việt Nam (VNĐ)
54.349.684.897
47.609.494.022
+ Vay bằng ngoại tệ 
-
-
               Tương đương (USD)


+ Vay bằng ngoại tệ
-
-
                 Tương đương (EUR)
- 
-
· Phải trả dài hạn khác ( Đại lý ký qũy )
5.420.000.000
          5.420.000.000               
· Vay Tổng Công ty VLXD số 1 :                             2.802.598.482
            2.802.598.482
Đây là khoản nợ dài hạn thể hiện khoản vay của Tổng Công ty VLXD Số 1 . Khoản vay này không có tài sản thế chấp, có thời hạn trả nợ đến năm 2011, lãisuất 0,2%/năm . 


31/12/2009 
31/3/2010
17. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước:
84.603.824
81.733.031
            -     Thuế GTGT hàng bán nội địa

-
            - Thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất     81.580.752
81.580.752
· Thuế khác
3.023.072 
152.279
18. Chi phí phải trả:
256.698.636
256.698.636
19. Các khoản phải trả phải nộp khác:
1.650.177.433
1.622.469.361
Chi tiết gồm :                                                                 31/12/2009 
                     31/3/2010
	Kinh phí công đoàn
	108.706.561
	115.060.298

	Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN
	241.296.530
	239.775.536

	Cổ tức còn phải trả cho các cổ đông
	11.650.000
	11.650.000

	Phải trả TCT VL số 1 về kinh phí hỗ trợ đào tạo nâng cấp tay nghề công nhân

	700.000.000
	700.000.000

	Khoản thuế TNDN phải nộp liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Bình Dương
	550.270.637
	550.270.637

	Phải trả khác
	38.253.705
	5.712.890

	Tổng Cộng
	1.650.177.433
	1.622.469.361


20. Phải trả dài hạn nội bộ
-
-

21. Vay và nợ dài hạn
8.222.598.482
8.222.598.482
Trong đó : nhận ký quỹ dài hạn
5.420.000.000
5.420.000.000
22. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

                                                            
Đầu năm                      Tăng
Giảm
Cuối năm
Vốn góp
59.923.480                       
-

-
                  59.923.480
Thặng dư cổ phần
313.745
-
-
313.745
Vốn khác chủ sở hữu
424.273
-
-
424.273


Cổ phiếu quỹ
(652.100)
-


-
(652.100)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
(194.790)
109.058



(85.732)

(85.732)





Quỹ đầu tư phát triển
5.267.123
-
-
5.267.123
Quỹ dự phòng tài chính
1.472.866
-


-
1.472.866
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
100.000
-


-
100.000
Lợi nhuận chưa phân phối
3.278.260
-

4.609.870
(1.331.684)
Cộng
69.932.856
109.058

4.609.869
65.432.044


b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

	
	Năm trước
	Năm nay

	
	Tổng số
	Vốn cổ phần thường
	Vốn cổ phần ưu đãi
	Tổng số


	Vốn cổ phần thường
	Vốn cổ phần ưu đãi

	Vốn đầu tư của Nhà nước
	20.400.000.000
	20.400.000.000
	
	20.400.000.000
	20.400.000.000
	

	Vốn góp       (cổ đông)
	39.523.480.000
	39.523.480.000
	
	39.523.480.000
	39.523.480.000
	

	Thặng dư vốn cổ  phần
	313.745.000
	313.745.000
	
	313.745.000
	313.745.000
	

	Cổ phiếu ngân quỹ
	(652.100.000)
	(652.100.000)
	
	(652.100.000)
	(652.100.000)
	

	Cộng
	59.585.125.000
	59.585.125.000
	
	59.585.125000
	59.585.125.000
	


c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức lợi nhuận  :


31/12/2009
31/3/2010
· Vốn chủ sở hữu 



+ Vốn góp đầu năm
59.923.480.000
59.923.480.000

+ Vốn góp tăng trong năm
-          
-

+ Vốn góp cuối kỳ
59.923.480.000
59.923.480.000
                  Bao gồm : Cổ đông Nhà nước
20.400.000.000
20.400.000.000


Cổ đông khác
39.523.480.000
39.523.480.000
d. Cổ tức : 


· Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : Chưa công bố

· Cổ tức công bố trên cổ phiếu thường : Chưa công bố

· Cổ tức công bố trên cổ phiếu ưu đãi : Chưa công bố

· Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận.
e. Cổ phiếu : 
31/12/2009
31/3/2010
· Số lượng Cổ phiếu được phép phát hành
5.992.348
5.992.348
· Số lượng Cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ
5.992.348
5.992.348

+ Cổ phiếu thường
5.992.348
5.992.348

+ Cổ phiếu ưu đãi
-
-

· Số lương cổ phiếu được mua lại
51.820
51.820

+ Cổ phiếu thường
51.820
51.820

+ Cổ phiếu ưu đãi
-
-

· Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
5.940.528
5.940.528

+ Cổ phiếu thường
5.940.528
5.940.528

+ Cổ phiếu ưu đãi
-
-

· Mệnh giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)
10.000
10.000

23. Nguồn kinh phí
-
-

24. Tài sản thuê ngoài
-
-

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                Quí 1/2009                   Quí 1/2010
· Doanh thu bán hàng
35.656.390.092
45.611.471.303
· Doanh thu khác
 
· Cộng
35.656.390.092
45.611.471.303
25. Các khoản giảm trừ doanh thu                                           Quí 1/2009                   Quí 1/2010
-     Cộng
800.754.530
173.201.093
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV
       Quí 1/2009                   Quí 1/2010
· Doanh thu thuần về bán hàng
34.855.635.562
45.438.270.210
· Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ
-
-

Cộng
34.855.635.562
45.438.270.210
Giá vốn hàng bán 
32.466.226.877
43.420.659.567
26. Doanh thu hoạt động tài chính                                           Quí 1/2009                   Quí 1/2010
· Lãi tiền gửi, tiền cho vay
9.458.043
327.691.934
· Cổ tức từ Cty liên kết
153.600.000
-
· Cộng
163.058.043
327.691.934
27. Chi phí tài chính                                                                    Quí 1/2009                   Quí 1/2010
· Lãi tiền vay
1.369.968.121
1.596.440.607
Cộng
1.369.968.121
1.596.440.607
28. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                              Quí 1/2009                   Quí 1/2010
· Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập 
951.022
0
chịu thuế năm hiện hành
-
-

· Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm
-
-
trước vào chí phí thuế TN hiện hành năm nay
-
-

· Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành
951.022
-
Năm 2009 Công ty được miễn thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 50% với thuế suất ưu đãi 15% .


29. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
-
-

33.Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 
                          Quí 1/2009                   Quí 1/2010
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
10.148.736.714
34.884.735.472       

- Chi phí nhân công
1.415.663.190
3.598.421.117
- Chi phí khấu hao TSCĐ
1.811.459.397
2.513.007.781
- Chi phí động lực
1.077.646.781
2.678.610.234
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
592.958.674
1.250.659.260
- Chi phí khác bằng tiền
573.098.065
1.075.689.942
Cộng
15.619.562.821
46.001.123.806
Mặt hàng gạch men thường tiêu thụ vào công trình hoàn thiện , Quí 1/2010 nhằm vào tháng Tết Nguyên Đán nên tình hình sản xuất cũng như kinh doanh đều  bị chậm lại , Công ty tập trung bảo trì sửa chửa máy móc thiết bị .

Phụ trách Kế toán 
Tổng Giám đốc
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